  Nội dung cơ bản (dự kiến) của hồ sơ:

	Chuyên mục 
	MỤC LỤC

	Chuyên mục 1

(thông tin về đất nước, con người)
	Phần I: Giới thiệu khái quát về thị trường nghiên cứu

	
	1. Thông tin cơ bản: 

Tên chính thức, vị trí địa lý, diện tích, dân số, thủ đô, ngôn ngữ chính thức, đơn vị tiền tệ, thể chế chính phủ
Cộng hòa Argentina

Khái quát chung :

Tên nư​íc :  Cộng hoà Achentina (La Republica Argentina)

Diện tích : 3.761.274 km2 gồm : 2.791.810 km2 lãnh thổ lục địa và 969.464 km2 thuộc Nam cực và đảo Malvinas. Về diện tích xếp thứ 2 ở khu vực Mỹ La Tinh, sau Brasil.

Thủ đô :  Buenos Aires ( gần 3 triệu dân)

Quốc khánh : 9/7 (ngày Tuyên ngôn độc lập : 9/7/1816)

Tiền tệ :  đồng Peso  (1usd = 3,00 Pesos tỷ giá tháng 01/2008)



	
	2. Địa lý: Vị trí địa lý, diện tích, tài nguyên thiên nhiên
Vị trí địa lý :

Nằm ở cực Nam Nam Mỹ, Bắc giáp Bolivia, Paraguay, Đông giáp Brasil, Uruguay và đại Tây Dư​¬ng. Tây và Nam giáp Chile.
Achentina là một nư​íc rất giàu tài nguyên thiên nhiên, có hầu hết các loại khoáng sản quý như​ dầu mỏ, khí đốt, uranium, bạc, chì, quặng sắt và tài nguyên biển.



	
	3. Khí hậu

Do diện tích rộng lớn và địa hình phong phú, Achentina có nhiều vùng khí hậu khác nhau từ cận nhiệt đới đến hàn đới



	
	4. Xã hội: Dân số, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ
Dân số:  40.000.000 ngư​êi  (2008), trong đó 85% là ngư​êi gốc châu Âu (Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp và Hy lạp. Phần còn lại là ngư​êi gốc ArËp, thổ dân, ngư​êi lai, dân di cư​ từ  Đài Loan, Trung quốc, Hàn quốc và Nhật bản.

Tỷ lệ tăng dân số : 1,32%.

M©t độ dân cư​ trung bình 13 ngư​êi/km2 
Tuổi thọ trung bình:  73,5 

Ngôn ngữ :  Tiếng Tây Ban Nha

Tôn giáo:  93% dân số theo Cơ đốc giáo



	
	5. Thể chế và cơ cấu hành chính: 

Thể chế chính trị, đảng phái chính trị, cơ cấu hành chính
Thể chế nhà nư​íc
Theo Hiến phấp sửa đổi năm 1994 và 1997

Achentina là nư​íc cộng hoà liên bang. Tổng thống ®ư​îc bầu nhiệm kỳ 4 năm và có thể tái cử 1 nhiệm kỳ tiếp theo, như​ng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp và sau này có thể ra ứng cử tiếp. Là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu Chính phủ, điều hành trực tiếp công việc của đất nư​íc.

Các đảng phái chính trị :

Achentina hiện có hơn 25  đảng đăng kÝ hoạt động hợp pháp. đảng lớn nhất hiện nay là đảng Công lý (Partido Justicialista), tiếp theo là đảng Liên minh nhân dân cấp tiến, đảng mặt trận đất nư​íc đoàn kết (FREPASO), Đảng liên minh trung tâm dân chủ, đảng Cộng sản (PC), đảng phong trào hợp nhất và phát triển (MID)…



	
	6. Hệ thống pháp luật
Quốc hội bao gồm 2 viện (Hạ viện và th​ượng viện)

Hạ viện gồm 257 hạ nghị sĩ, ®ư​îc bầu trực tiếp nhiệm kỳ 4 năm và 2 năm thay đổi 1/2.

Thư​îng viện gồm : 72 th​ượng nghị sĩ, nhiệm kỳ 6 năm, trong đó mỗi tĩnh và thủ đô Liên bang ®ư​îc bầu 3 nghị sĩ và 2 năm thay 1/3).



	
	7. Lịch sử :
 Năm 1516 Tây Ban Nha xâm chiếm và cai trị vùng đất thuộc Achentina ngày nay, 300 năm sau, ngày 9.7.1816, Achentina tuyên bố độc lập và thiết lập chính thể Cộng hoà.


Từ 1930-1983, chính quyền chủ yếu nằm trong tay giới quân sự, tuy nhiên trong giai đoạn này xen kẽ có các chính quyền tiến bộ dân túy với các chính sách kinh tế xã hội cấp tiến, mang màu sắc dân tộc, dân chủ hợp với lòng dân như​ chính quyền của tư​íng Peron (1946-1952), của đảng Công lý và phong trào Peronit (1973-1976).


Tháng 12.1983 tr​ước áp lực của quần chúng, giới quân sự buộc phải nh​ường chính quyền cho giới dân sự, và ông Raul Alfosin, lãnh tô của đảng liên minh nhân dân cấp tiến (UCR) trở thành tổng thống mở ra một tiến trình dân chủ mới. Chính phủ của tổng thống Alfosin đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm phục hồi kinh tế và từng bư​íc thực hiện cải cách dân chủ.


Tháng 7 năm 1989, lãnh tô đảng Công lý, ông Carlos Menem trúng cử tổng thống. Mặc dầu có sự phản đối mạnh mẽ của dư​ luận trong n​ước và thế giới, Tổng thống Menem sau khi nhậm chức đã tiến hành một loạt các biện pháp nhăm giải tỏa sự đối đầu của giới quân sự, từng bư​íc củng cố và tăng c​ường cải cách dân chủ và đẩy mạnh phát triển kinh tế nh​ư thực hiện đặc xá đối với các t​ướng lĩnh của chế độ độc tài quân sự tr​ước đây, hạn chế truy xét mới. Tư​ nhân hoá và chyÓn hơn một nửa ngành công nghiệp quân sự sang làm kinh tế đồng thời cắt giảm 50% ngân sách quốc phòng, dần ®ư​a quân đội năm dư​íi sự kiểm soát của chính phủ dân sự. Thực hiện đô la hoá nền kinh tế và tiến hành tư​ nhân hoá các công ty nhà nư​íc. áp dụng mô hình kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới.


Lạm phát phi nư​íc mã của những năm 88, 89 đã bị đẩy lùi, kinh tế đã có 
b​ước tăng tr​ưởng khá, thu nhập của mọi tầng lớp nhân dân đã ®ư​îc cải thiện. Nhờ vậy tháng 7 năm 1995 tổng thống Carlos Menem tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp.

Thời kỳ này, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tư​ nhân hoá sâu sắc hơn, mở toang cánh cửa cho đầu tư​ nư​íc ngoài trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ then chốt như​ khai thác kinh doanh xăng dầu, hàng không, điện , nư​íc, bảo hiểm, ngân hàng, b​ưu chính viễn thông, kinh doanh siêu thị, vận tải và xây dựng hạ tầng. Kinh tế ®ư​îc phục hồi khá, nh​ưng cũng đem lại nhiều hậu quả tiêu cực như​ nợ n​ước ngoài ngày càng tăng, thâm hụt ngân sách không kiểm soát ®ư​îc, phân hoá xã hội ngày càng sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách biệt. Tệ tham nhũng và hối lộ ngày càng tăng. Chính sách tiền tệ chậm ®ư​îc thay đổi. đất n​ước ngày càng lệ thuộc vào đầu t​ư n​ước ngoài. Hàng năm chính phủ phải dành hơn 5% ngân sách để trả nợ lãi vay (10 tỷ usd). Uy tín của tổng thông Menem bị giảm sót.

Tại cuộc bầu cử hạ viện tháng 10.1997, đảng Công lý cầm quyền của tổng thống Menem đã để mất đa số phiếu trư​íc liên minh đối lập.

Tháng 7.1999, ông Fernando de la Rua thuộc đảng liên minh nhân dân cấp tiến, nguyên thị tr​ưởng thành phố Buenos Aires, liên minh với đảng mặt trận đất nư​íc đoàn kết (FREPASO) đã trúng cử tống thống Achentina nhiệm kỳ 2000-2004. Đây có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất đối với Achentina.

Chư​a đầy 1 năm cầm quyền liên minh đối lập đã chia rẽ sâu sắc và phó tổng thống Carlos Chacho Alvarez đã tuyên bố từ chức cảnh báo sự ra đi sớm của tổng thống de la Rua.

Sau khi lên cầm quyền, tổng thống  de la Rua đã tiến hành các biện phấp thắt lư​ng buộc bụng, từng bư​íc tìm cách cân bằng ngân sách như​ cắt giảm l​ư¬ng của viên chức và những ngư​êi vÒ hư​u, đánh thuế vào tài khoản tiền gửi cắt giảm ngân sách chi tiêu của các bộ, các tỉnh, hạn chế việc chuyển tiền ra nư​íc ngoài, liên tục thay đổi bộ tr​ưởng bé kinh tế và luôn luôn tìm cách dàn xếp để cầu cứu các khoản vay tín dụng từ các tổ chức tài chính quốc tế, kinh tế liên tục suy giảm đất n​ước rơi vào tình trạng khủng hoảng triền miên. Tất cả các cố gắng của Chính phủ nhằm cứu vãn nền kinh tế Achentina đã hoàn toàn thất bại. Thu nhập của ngư​êi lao động giảm sót, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, các cuộc mit tinh biểu tình của nhân dân đòi tăng thu nhập và việc làm, đỉnh điểm là các cuộc biểu tình ngày 19, 20.12 năm 2001, Chính phủ đã can thiệp băng vũ lực làm chết và bị th​ư¬ng gần 20 ngư​êi. Kết quả là tổng thống de la Rua phải lên trực thăng chạy trốn và tuyên bố từ chức vào ngày 21.12.2001 sau 2 năm cầm quyền.

Đ©y là thời kỳ khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử Achentina. Trong vòng chư​a đầy 2 tuần, quốc hội đã phải lần l​ượt cử đến 4 tổng thống tạm quyền. Trong số này đáng chú ý là  ông Rodriguez Saa, trên 
cư​¬ng vị là tổng thống lâm thời chỉ tồn taị trong vòng 1 tuần đã tuyên bố vở nợ với các chủ nợ t​ư nhân số tiền hơn 81 tỉ USD..

Đầu tháng 1.2002, trư​íc tình hình đầy rẫy khó khăn, quốc hội đã chỉ định ông Eduardo Duhalde, lãnh tô của đảng Công lý, nguyên phó tổng thống d​íi thời Carlos Menem và cựu thống đốc tỉnh Buenos Aires làm tổng thống lâm thời 2002-2003 trong khi chờ tổng tuyển cử.

Ngay từ khi lên cầm quyền tổng thống lâm thời Duhalde đã tuyên bố phá giá đồng peso Achentina và phi đô la hoá tất cả các lĩnh vực kinh tế, tiếp tục kéo dài tình trạng kinh tế khẩn cấp, hoãn giải quyết việc phong toả các tài khoản tiền gửi của cá nhân và các Cty bị đóng băng trong thời kỳ cầm quyền của tổng thống de la Rua. Đặc biệt, Chính phủ đã peso hoá tất cả các khoản tiền gửi tr​íc đây và từng bư​íc tiến tới thả nổi hoàn toàn tỷ giá chuyển đổi giữa đồng peso và usd.

Ap dụng việc thu thuế xuất khẩu nguyên liệu và hàng hoá do lĩnh vực này thu ®ư​îc nhiều lợi nhuận sau khi phá giá đồng tiền.

Ký kết thoả thuận với FMI về việc tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Achentina trong các vấn đề liên quan đến các khoản nợ với các tổ chức tài chính quốc tế và từng b​ước khôi phuc lại hệ thống tài chính, ngân hàng

Về mặt xã hội : Chính phủ đã tiến hành giải quyết trợ cấp cho các chủ hộ gia đình nghèo, thoả hiệp với giới công đoàn chống đối, từng bư​íc tạo ổn định về mặt xã hội, đặc biệt là ở khu vực thủ đô và tỉnh Buenos Aires.

Tuy nhiên do tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng và những khó khăn do Chính phủ tiền nhiệm để lại cộng với việc phá giá đồng tiền thiếu sự chuẩn bị trư​íc đã làm cho kinh tế Achentina giảm gần 11% so với năm 2001.

Mặc dầu vậy Chính phủ lâm thời của tổng thông Duhalde dần dần đã ổn định ®ư​îc tình hình. Vào những tháng cuối năm 2002 kinh tế đã có dấu hiệu phuc hồi, Tổng thống Duhalde đã quyết định tiến hành bầu cử trư​íc thời hạn và giữ nguyên cam kết không ra ứng cử tổng thống tr​íc khi nhậm chức.


Mặc dầu chỉ thu ®ư​îc 26% trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, nh​ưng ông Carlos  Nestor Kirchner, nguyên  tỉnh trư​ëng tỉnh Santa Cruz đã đắc cử tống thống Argentina nhiệm kỳ 2003-2007 do đối thủ của ông, cựu tổng thống Carlos Menem bỏ cuộc trong đợt bầu cử tổng thống vòng 2.



	
	8. Văn hóa: Văn học, ẩm thực, âm nhạc, lễ hội, thể thao
-Ẩm thực: Nổi tiếng với món ăn truyền thống thịt bò nướng.

- Âm nhạc: châu Âu pha lẫn âm nhạc châu Mỹ La tinh.

- Carnaval (Lễ hội hóa trang hàng năm ở thủ đô và các tỉnh).

- Thể thao: các môn bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu và đặc biệt là bóng đá

	
	9. Giáo dục
- Hệ thống giáo dục phổ thông và Đại học, cao đẳng tương đối hoàn chỉnh.



	
	10. Ngày nghỉ/lễ tết 



	Chuyên mục 2

(thông tin về tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư)


	Phần II: Tình hình phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư

	
	1. Kinh tế

- Tổng quan tình hình phát triển kinh tế
- Các ngành kinh tế trọng điểm 
1) Kinh tÕ :

Achentina là một đất nư​íc rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà rất thuận tiện cho việc phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, là một trong những nư​íc có nền kinh tế và cơ sở hạ tầng phát triển hàng đầu ở Mỹ La Tinh. 

Truyền thống sản xuất nông nghiệp tập trung và chăn nuôi đại gia sóc với sự ​ưu ái của thiên nhiên đã sớm ®ư​a Achentina trở thành một trong 7 nư​íc có mức thu nhập bình quân đầu ngư​êi cao nhất thế giới vào những năm 30 của thế kỷ trư​íc.


Sản phẩm nông nghiệp của Achentina có mặt tại hầu hết các n​ước trên thế giới. Tinh độ công nghiệp hoá và khoa học kỷ thuật khá phát triển. Achentina có đủ các ngành sản xuất công nghiệp cơ bản và khoa học kỷ thuật mũi nhọn như​ công nghệ sinh học, nguyên tử, điện tử và tin học. Đặc biệt Achentina là một nư​íc rất giàu tài nguyên thiên nhiên, có hầu hết các loại khoáng sản quý như​ dầu mỏ, khí đốt, uranium, bạc, chì, quặng sắt và tài nguyên biển.


Trong thập niên 60, Achentina thực hiện chính sách kinh tế khép kín, chủ yếu là tự cung tự cấp, kinh tế kém phát triển và chủ yếu vẫn là một nư​íc nông nghiệp. Thập niên 70, tình hình thiếu ổn định với sự quay trở lại của chính quyền dân sự năm 1973, rồi lại đảo chính quân sự vào năm 1976 làm cho kinh tế bị ngừ​ng trệ. Sang thập niên 80, nền kinh tế từng bư​íc ®​îc phục hồi với sự quay trở lại nắm quyền của phái dân sự.

  Năm 1989- 1999 Carlos Menem trúng cử tống thống 2 nhiệm kỳ liên tiếp đã ®ư​a kinh tế Achentina theo mô hình tự do mới. Thời kỳ này, Chính phủ Menem đã thực hiện chính sách đô la hoá nền kinh tế, áp dụng luật chuyển đổi ngang bằng giữa đồng peso và đồng usd, tiến hành tư​ nhân hoá các lĩnh vực nh​ư B​ưu điện, hàng không, ngân hàng, khai thác chế biến và kinh doanh xăng dầu, hơi đốt, các dịch vụ như​ cung cấp điện năng, điện thoại, giao thông công cộng, khai khoáng và kinh doanh siêu thị, mở rộng cửa cho đầu tư​ nư​íc ngoài vào hầu hết các lĩnh vực nói trên. Các tổ chức tài chính thế giới như​ FMI, WB, ngân hàng đầu t​ư và phát triển Liên Mỹ đã rất tích cực ửng hộ Achentina trong quá trình tư​ nhân hoá. Họ đã dành cho Achentina những khoản vay ​ưu đãi nh​ 2,4 tỷ usd của FMI, 1,3 tỷ của WB và 1 tỉ USD của ngân hàng phát triển liên Mỹ và trong năm 1992 đã xoá khoản nợ trị giá 8 tỉ usd cho Achentina


Những năm đầu cầm quyền của tống thống Menem, lạm phát phi nư​íc mã đã ®​ược chặn đứng, GDP đã có mức tăng tr​ưởng khá, một số ngành kinh tế then chốt đã có b​ước phát triển đầy khích lệ như​ ngành chế tạo « tô, khai thác và chế biến xăng dầu, xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng. Thu nhập bình quân đầu 
ngư​êi đã có mức tăng trư​ëng khá. Đặc biệt đầu tư​ n​ước ngoài đã tăng rất nhanh tập trung chủ yếu vào các ngành dịch vụ và các lĩnh vực thu lợi nhanh. Tuy nhiên việc mở cửa ồ ạt đã bóp chết các ngành sản xuất truyền thống của đất nư​íc như​ dệt may, da giày và cơ khí nhỏ, ngoài ra nã cũng làm cho kinh tế Achentina phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn xuyên quốc gia. Nợ nư​íc ngoài ngày càng tăng. Thâm hụt ngân sách ngày càng lớn do thu không đủ chi, buộc Chính phủ phải vay tiền của các tổ chức tài chính quốc tế để chi tiêu. cuối năm 1999, Menem ra đi đã để lại một khoản nợ n​ước ngoài khổng lồ trên 123 tỉ usd. Từ đây cho đến năm 2002 Achentina rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội dài nhất và trầm trọng nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Một số chỉ số kinh tế của Achentina trong những năm gần đây

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
GDP (tỷ peso)
283,260
284.204
268,697
312,580
375,909
447,644
521,109
GDP (tỷ usd)
283,213
284,463
267,020
98,767
127,247
152,001  
178,834
Thu nhập BQ
đầu ngưêi (usd)
      7.743

7.929
7.364
2.695
3.436
4.061
4.727
Tỉ lệ tăng tr​ưởng (%)
-3,4


-0,8
-4,4
-10,9
8,8
9,0
8,5
Đầu t​ư (%GDP)
17,90
16,2
14,2
12,0
15,1
19,2
20,5
Tích luỹ nôi địa (% GDP)

    
13,7
13,1
12,6
20,7
21,2
21,4
23,7
Thất nghiệp %
14,2
16,1
18,6


24,3
22,4
18,1
15
Lạm phát (%)
-0,3
0,8
-3,4


79,5
2,8
7,0

12
Thu NS. (tỉ $)
49,517
49,103
45,403
50,476
72,275
98,316

117,866
Chi NS     “
63,224
62,405
59,174
59,633
75,409
93,448
116,505
Tai khoan V.L 
Ty USD.
-11,939
-9.015
-3,336

8,667  
8,020
   
3,331
5,276
NîN.N(tû usd)
145,289
155,014
166,272
156,748
164,918
171,115
136,012
Nợ nhà nư​íc
84,750  
  84,936
  87,907
91,247  
105,895  
115,884
  83,342
Nợ tư​ nhân
 60,539
70,078
78,365
65,501
59,023
55,231
52,670
Tỷ lệ của các ngành kinh tế trong tổng sản phẩm quốc nội




(GDP 2005 : 178,834 tỷ USD)



Công nghiệp :  
27%



Nông nghiệp :
            15%



Thư​¬ng nghiệp: 
16%



Dịch vụ : 

42%

Một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng của Achentina

Đậu tư​¬ng

Niên vụ
DT GT (ha.)
DTTH (ha)
Sản l​ượng(tÊn)
Năng suất (kg)
1999/20
8.710.000
8.391.000
20.188.000
2.406
2000/01
10.555.000
10.255.000
26.664.000
2.600
2001/02
11.540.000
11.260.000
29.950.000
2.659
2002/03
12.879.200
12.609.000
34.044.000
2.700
2003/04 
13.250.600
13.010.000
34.500.000
2.651
2004/05
13.925.400
13.720.000
38.400.000
2.798
Lúa mì:

Niên vụ
DTGT (ha)
DTTH (ha)
Sản l​ượng (tÊn)
Năng suất (kg)
1999/20
6.275.000
6.127.000
15.317.000
2.500
2000/01
6.450.000
6.358.000
15.927.000
2.505
2001/02
6.890.000
6.690.000
15.253.000
2.280
2002/03
6.180.000
5.880.000
12.252.000
2.083
2003/04 
2004/05
6.107.200
6.510.000

5.917.000
6.427.000
13.670.000
16.000.000
2.310
2.489
Ngô:

Niên vụ
DTGT (ha)
DTTH (ha)
Sản lư​îng (tÊn)
Năng suất (kg)
1999/00
3.654.000
3.090.000
16.781.000
5.430
2000/01
3.498.000
2.818.000
15.365.000
5.452
2001/02
3.064.000
2.419.000
14.710.000
6.081
2002/03
3.064.000
2.316.000
15.000.000
6.477
2003/04 
2.867.000
2.010.000
16.500.000
5.721
2004/05
3.127.000
3.072.000
19.500.000
6.347
Niên vụ
Thóc (tấn)
Lúa mạch (t)
Lạc  ( t)
Hạt h​ướng dư​¬ng (t)
2000/01
859.000
2.908.000
394.000
3.043.000
2001/02
713.000
2.847.000
362.000
3.800.000
2002/03
731.000
2.800.000
220.000
3.800.000
2003/04
631.000
2.854.000
194.251
3.951.208
2004/05
651.205
2.914.370
221.380
3.982.128
Chăn nuôi :





(Đơn vị con)

Vật nuôi
1998
1999
2000
2001
2002
Bò
11.267.726
12.145.029
12.400.039
11.584.250
11.414.047
Lợn
1.783.349
2.159.279
2.200.736
2.110.155
2.042.400
Cừu
1.993.746
2.997.181
3.653.199
3.111.827
2.535.396
Đánh bắt hải sản (tấn)
1.115.455,4
1.017.204,9
854.982,9
877.919
882.815,2
Trö l​ượng dầu và hơi đốt (nghìn m3)

Trö lư​îng 
1998
1999
2000
2001
2002
Dầu (1.000 m3)
437.757
488.282
471.036
457.673
422.519
Khí (tỷ m3)
686.586
748.133
777.610
763.529
753.195
Khai thác dầu và khí đốt

1998
1999
2000
2001
2002
Dầu (1000 m3)
49.147
46.508
44.762
45.161
43.787
Khí (tr. M3)
38.631
42.225
44.872
45.989
45.778
Tổng công suất phát điện

Tổng số
1998
1999
2000
2001
2002
Mega Watt
21.296
23.150
24.208
25.322
25.475
Tiêu thụ (Mw/h)
62.918.475
64.263.732
67.615.481
69.769.530
66.970.000


	
	2. Thương mại: Đánh giá chung, nhập khẩu, xuất khẩu
Tổng kim ngạch buôn bán của Achentina trong những năm gần đây





(Triệu USD)

Năm
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Tổng số
Chênh lệch
1997
26.217,00
30.450,00
56.667,00
-4.233,00
1998
26.441,00
31.404,00
57.845,00
-4.962,00
1999
23.333,00
25.508,00
48.841,00
-2.175,00
2000
26.441,00
25.250,00
51.691,00
 1.162,00
2001
26.610,00
20.321,00
46.931,00
 6.289,00
2002
25.706,00
8.999,00
34.705,00
16.707,00
2003
29.349,00
13.813,00
43.162,00
15.536,00
2004
34.550,00
22.444,00
56.994,00
12.106,00
2005
40.347,00
28.688,00
69.035,00
11.659,00
2006
46.456,00
34.151,00
80.607,00
12.305,00
2007
55.933,00
44.780,00
100.713,00
11.153,00
Xuất nhập khẩu phân bố theo khu vực :

Xuất khẩu (%)
Nhập khẩu (%)
Mercosur
31
23
EU
23
22
NAFTA
16
19
Trung quốc
9
8
Các nư​íc khác
21
28
Xuất khẩu phân bố theo nư​íc :

Nư​íc
Tỷ lệ (%)
Nư​íc
Tỷ lệ (%)
Brasil
15,5
Ai Cập
1,9
Chile
11,3
Thái Lan
1,8
Hoa Kỳ
9,8
Uruguay
1,7
Trung Quốc
8,9
Peru
1,5
Tây Ban Nha
4,6
Nhật Bản
1,3
Hà Lan
3,7
Anh
1,3
Italia
3,0
Hàn Quốc
1,26
Mexico
3,0
Nam Phi
1,26
Alemania
3,0
Paraguay
1,25
Ân Độ
2,4
Pháp
1,21
Các mặt hàng xuất khẩu chính :

Nông sản, thực phẩm (nhóm hàng này chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu

Đậu tư​¬ng và các chế phẩm như​ Bột đậu tư​¬ng, khô đậu tư​¬ng

Lúa mì

Ngô

Gạo

Lạc

Dầu thực vật .

Rau, hoa quả tư​¬i

Nông sản thực phẩm đã qua chế biến

Thit bò

Hải sản

R​ượu vang

Mật ong

Sữa

Nhiên liệu (chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu)
Xăng dầu

Khí đốt

Hàng công nghiệp

Da thuộc và các sản phẩm da

Len

Hoá chất nông nghiệp

Hàng dệt

Sắt thép

Ph​ư¬ng tiện vận tải và phụ tùng

Xe ô tô

Các mặt hàng nhập khẩu chính:

Máy móc thiết bị

¤ tô và phụ tùng ô tô

Nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp

Ph​ư¬ng tiện vận tải

Máy tính

Thiết bị nghe nhìn

Hàng điện tử, điện lạnh

Hàng dệt may

Giày dép

Cao su

Ca phe

Hoá chất

Nguyên liệu nhựa

Nhiên liệu



	
	3. Đầu tư

- Môi trường pháp lý đối với đầu tư đầu tư nước ngoài tại thị trường nghiên cứu
- Tình hình đầu tư nước ngoài vào và đầu tư ra nước ngoài của thị trường nghiên cứu
Đầu tư​ nư​íc ngoài :

 Trong những năm 90 – 2000, Achentina là một trong những nư​íc nhận ®ư​îc nhiều đầu tư​ trực tiếp nư​íc ngoài của khu vực Mỹ la tinh. Đầu tư​ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực như​ mua lại cổ phần của các công ty nhà nư​íc Achentina trong tiến trình tư​ nhân hoá và cổ phần hoá . Phần lớn tập trung vào các ngành dịch vụ, như​  bư​u chính viễn thông, Kinh doanh siêu thị, điện, nư​íc, nhiên liệu, dịch vụ hàng không, tài chính, ngân hàng, hạ tầng cơ sở và khai thác tài nguyên. Achentina đã mở cửa tất cả các ngành kinh tế cho đầu tư​ nư​íc ngoài.
Đầu tư nước ngoài vào AR. từ năm 2003- 2007 đã tăng trung bình là 24%. Đầu tư chiếm khoảng 23,9% trên tổng thu nhập quốc dân. Đầu tư trong năm 2007 tăng 9%. Theo thông báo của Bộ công nghiệp AR. và Phòng tư vấn Abeceb.com thì tổng vốn đầu tư vào AR. năm 2007 là 22 tỷ 427 triệu USD, trong đó đầu tư của các CTy trong nước của AR. là 7 tỷ 962 triệu USD, chiếm 35,5%; của Mỹ là 3 tỷ 046 triệu USD, chiếm 13,6%; của Tây Ban Nha là 2 tỷ 673 triệu USD, chiếm 11,9%; của Brazil là 1 tỷ 461 triệu USD, chiếm 6,5%; của Chile là 1 tỷ 209 triệu USD, chiếm 5,4%; của các nước khác là 6 tỷ 077 triệu USD, chiếm 27,1%; Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là : Dịch vụ: 49,8%; Công nghiệp: 21%; Xây dựng: 17% và khai thác nguyên liệu ban đầu : 12,2%.

Dự kiến tỉ lệ đầu tư trong năm 2008 sẽ tăng khoảng 9,6%.
Đầu tư​ của Achentina ra nư​íc ngoài

Trong những năm gần đây, Achentina cũng đã bắt đầu đầu tư​ ra n​ước ngoài chủ yếu tập trung trong nội bộ châu lục  và vào các lĩnh vực như​ mua bán bất động sản, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ giải trí, khai thác và vận chuyển nhiên liệu.


	
	4. Cơ sở hạ tầng kinh tế

Truyền thông - thông tin (truyền hình, truyền thanh, báo chí, thuê bao điện thoại và Internet), giao thông (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường ống)

	
	5. Các chỉ số kinh tế, thương mại, đầu tư cơ bản
Đầu tư:
Năm
Châu Âu
(Triệu usd)
Băc Mỹ
Trung Mỹ 
Nam Mỹ
Chile
Các n​ước khác
1992
1.681
885
943
1.116
553
56
1993
523
1.607
336
1.600
817
65
1994
1.274
1.852
146
1.737
886
139
1995
906
2.387
934
3.065
1.698
353
1996
2.731
2.394
913
3.814
1.995
73
1997
5.270
2.200
571
5.195
2.718
55
1998
4.510
646
1.630
5.629
3.128
115
1999
19.815
2.437
1.697
5.056
2.992
175
2000
8.174
1.607
629
5.515
3.071
802
2001
790
271
11
15
12
2002
189
121
7
8
2003
65
15
2004
2.204
1.547
549
Cộng
68.852
16.377
7.810
*33.298
17.849
1.853
*(Tinh cả đầu tư của Chile
Đầu tư​ ra nư​íc ngoài phân bố theo nư​íc

N​ước
Sè tiÒn (Tr.usd)
N​ước
Sè tiÒn (Tr.usd)
Uruguay
2.850
Peru
147
Paraguay
1.250
Colombia
121
Chile
  822
Venezuela
  92
Bolivia
  511
Panama
  41
Brasil
  315
       Tổng công:
6.149


	
	6n4. . Quan hệ quốc tế
Chính sách đối ngoại :

Achentina là một nư​íc lớn, có tiềm lực ở Nam Mỹ, họ muốn có vai trò lớn trong khu vực Mỹ La Tinh. Chính sách đối ngoại của Achentina rất thực dụng, họ chỉ chú trọng quan hệ với các nư​íc lớn và các khối kinh tế mạnh nh​ư Mỹ, Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản, EU ư​u tiên tăng c​ường liên kết trong khối Mercosur và khu vực Nam Mỹ. Gần đây, đặc biệt là từ khi Tổng thống Kirchner lên cầm quyền, Achentina đã đẩy mạnh chính sách liên kết khu vực và quan hệ gần gũi hơn với các nư​íc láng giềng, ​ưu tiên cũng cố và mở rộng Mercosur bằng cách mở cửa khối này cho các nư​íc như​ Venezuela, Colombia, Ecuador và Mexico cùng tham gia, mở lại quan hệ ngoại giao với Cuba và cải thiện đáng kể quan hệ với nư​íc này

Trong quan hệ với Mỹ đã thể hiện chính sách độc lập hơn so với các Chính phủ tiền nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Là thành viên của Liên Hiệp quốc, Của tổ chức Thư​¬ng mại Thế giới và các tổ chức đa biên khác nh​ư ngân hàng thế giới, FMI, Ngân hàng Liên Mỹ, Thành viên của hiệp hội ALADI (Liên kết Mỹ La Tinh), OEA (Tổ chức các n​ước châu Mỹ), SELA, (Hệ thống kinh tế Mỹ La Tinh), PARLATINO (Nghị viện Mỹ La Tinh), Nhóm 77. Gần đây, Achentina ủng hộ việc mở rộng thành phần HĐBA Liên Hiệp Quốc và tỏ ý mong muốn ®​ược bầu làm uỷ viên thư​êng trực HĐBA LHQ trên nguyên tắc luân phiên giữa các thành viên mới mở rộng. Achentina hư​íng theo chính sách đa biên và ủng hộ quyết định của Liên Hiệp quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đã ký các hiệp định hợp tác kinh tế và trao đổi hàng hoá với hầu hết các nư​íc châu Mỹ và hiên đang cùng với các nư​íc Mercosur tiến hành đàm phán các hiệp định tự do hoá thư​¬ng mại với EU, Hiệp định tự do hoá thư​¬ng mại toàn châu Mỹ (ALCA), với các nư​íc Andino và đang tiến hành đàm phán các hiệp định kinh tế bổ sung với Ân Độ, Trung quốc và Nam Phi. đã ký hiệp định hợp tác kinh tế và trao đổi hàng hoá với Viªt nam năm 1996.



	Chuyên mục 3

(thông tin về quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển...)
	Phần III: Quan hệ hợp tác với Việt Nam

	
	1. Quan hệ ngoại giao: Quan hệ ngoại giao, các hiệp định đã ký kết
Ngày 25.10.1973, Achentina lập quan hệ ngoại giao với Việt nam. Do điều kiện địa lý xa xôi và khó khăn kinh tế, quan hệ giữa hai nư​íc chư​a phát triển. Gần đây do nhu cầu mở rộng quan hệ phục vu phát triển kinh tế và tác động của xu thế toàn cầu hoá, Achentina đã quan tâm hơn đến khu vực Đông A´- Thái Bình 
D​ư¬ng, trong đó có Việt nam.


Tháng 1.1995 Việt nam mở sứ quán tại Buenos Aires

Tháng 2.1997, Achentina Khai trư​¬ng sứ quán nhân dịp tổng thông Carlos Menem thăm chính thức Việt nam, đại sứ thư​êng trú Armando Maffei đã trình quốc thư​ tháng 12.1996

Tháng 2.1998, đại sứ th​ường trú Trần Quang Hoan trình thư​ uỷ nhiệm lên tổng thống Carlos Menem.

Tháng 6.1996, Bé trư​ëng bộ Ngoại giao, Ngoại th​ư¬ng và Tôn giáo Achentina Guido Di Tela dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao bộ Ngoại giao, bé Kinh tế và các nhà doanh nghiệp thăm Việt nam. Hai bên đã ký hiệp định Song biên về hợp tác kinh tế và trao đổi th​ư¬ng mại. Hiệp định đã ®​ược quốc hội Achentina phê chuẩn tháng 11.1997.

Tổng thống Carlos Menem đã thăm hữu nghị chính thức Việt nam từ 16-18 tháng 2.1997, cùng nhiều quan chức nội các và đoàn doanh nghiệp Achentina. Hai Bên đã ký các hiệp định về hợp tác công nông nghiệp, hợp tác khoa học kỹ thuật, Khuyến khích và bảo hộ đầu tư​. Ngoài ra hai bên cũng đã ký các thoả thuận về tham kho¶ ý kiến giữa hai bộ ngoại giao, về hợp tác văn hoá, về kiểm dịch động thực vật và hiệp định về lãnh sự, theo đó Hai Bên sẽ miễn thị thực cho những ngư​êi mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của Hai nư​íc khi nhập cảnh.


	
	2. Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại

- Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại

- Tiềm năng các mặt hàng có thể xuất khẩu (sang thị trường nghiên cứu) của Việt Nam
Quan hệ thư​¬ng mại :

Kim ngạch buôn bán giữa hai nư​íc trong những năm gần đây:


Đơn vị tính : (Triệu USD)

Năm
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Chênh lệch
Tổng số
1999
14,31
32,01
-17,70
46,32
2000
18,46
29,32
-10,86
47,78
2001
19,13
59,02
-39,89
78,15
2002
14,30
69,09
-57,79
83,39
2003
16,60
135,52
-118,92
152,12
2004
19,60
184,42
-164,82
204,02
2005 
24,50
235,00
-210,50
259,50
2006
42,00
206,50
-164,50
248,50
2007
48,53
339,07
-290,54
387,60
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam :



Hàng dệt may



Giày dép



Cao su và các sản phẩm cao su



Các sản phẩm điện và điện tử



Nồi hơi và các thiết bị, dụng cụ cơ khí



Cà phê hạt



Đồ gỗ



Hàng thủ công mỹ nghệ



Vali, túi du lịch



Phụ tùng xe đạp
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:



Bột đậu t​ư¬ng và khô đậu tư​¬ng làm thức ăn chăn nuôi



Lúa mì



Linh kiện và phụ tùng ô tô



Thép ống và thép tấm



Da thuộc



Dầu thực vật



Nguyên liệu thuốc lá



Kẹo socola



Sữa bột



Thịt bò



Rượu vang



	
	3. Hợp tác đầu tư và hợp tác phát triển

- Quan hệ hợp tác đầu tư

- Tiềm năng trao đổi hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với thị trường nghiên cứu
 Cơ hội đầu tư: 
· Áchentina quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, trồng cây nông nghiệp, khai thác hải sản, khai thác khoáng sản, phát triển trồng rừng, phát triển công nghệ sinh học, phát triển năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển phần mềm tin học, đầu tư vào công nghiệp sản xuất ô tô, vào công nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị nông nghiệp…

· Việt Nam có thể đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp khai thác dầu lửa ở Argentina: Các đoàn khảo sát của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đã sang thăm và làm việc với CTy dầu khí Nhà nước ENASAR của Argentina về khả năng hợp tác và khai thác dầu lửa ở thềm lục địa của Argentina.

· Việt Nam có thể nghiên cứu khả năng hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phần mềm ở Argentina. Argentina có tỉ lệ giáo dục đại học cao ở trong khu vực (4%) với khoảng 1,6 triệu sinh viên, nhà khoa học, kỹ thuật đang có nhu cầu phát triển công nghệ phần mềm. Mặt khác, đầu tư vào trong lĩnh vực này cũng không yêu cầu nhiều vốn lớn như các ngành công nghiệp khác.

· Việt Nam có thể hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất hàng điện tử dân dụng: Tivi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, quạt máy, các loại đầu DVD, CD, loa, tăng âm, đồ điện tin học, máy tính, điện thoại di động và các đồ điện khác. 
· Việt Nam có thể hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp xây dựng ở Argentina.

- Tiềm năng trao đổi hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với thị trường nghiên cứu:

Achentina có thế mạnh về xuất khẩu một số hàng hoá nông sản và công nghiệp như​ dầu thực vật, đậu t​ư¬ng, ngô, thịt gia sóc và gia cầm, sắt thép, ô tô, da thuộc, gỗ, hóa chất, tân dược... Argentina cũng quan tâm xuất khẩu công nghệ hạt nhân (đã từng xuất khẩu lò hạt nhân cho Ôxtrâylia và cử đoàn sang VN để xúc tiến xuất khẩu).

Việt Nam nhập khẩu của Argentina thức ăn gia súc, dầu ăn, đặc biệt là dầu đậu tương, dầu hướng dương; thịt bò và phụ phẩm của bò và gà, sắt, thép, ô tô, da thuộc, gỗ, hóa chất, tân dược.... 

Các cơ hội xuất khẩu và đầu tư của Việt nam có thể tập trung vào những ngành sản xuất mà Argentina còn hạn chế và cần, chẳng hạn như : ngành công nghiệp cơ khí cơ bản, công nghiệp dầu khí (mặc dù Argentina là nước xuất khẩu dầu khí), công nghiệp dệt may (không chỉ vào Argentina mà còn thâm nhập vào cả khối Mercosur), công nghiệp sản xuất xe máy, xe đạp là những mặt hàng chiếm vị trí quan trọng và là cơ hội hàng đầu để chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu vào Argentina.
Việt Nam có thế mạnh trong việc cung cấp các sản phẩm và hàng hóa tiêu dùng cho thị trường Argentina và có nhiều cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào Argentina trong năm 2008 và trong các năm tới các mặt hàng như: giày dép và phụ kiện giày dép, hàng may mặc, quần áo và phụ kiện, sợi tổng hợp, hàng điện tử, đồ điện gia dụng (TV, các loại đầu DVD, CD, loa, tăng âm, quạt máy, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, đồ điện tin học, máy tính và các đồ điện khác). Máy móc, điện thoại di động, dụng cụ cơ khí, xe đạp, xe máy, cao su và các sản phẩm cao su (săm, lốp xe đạp, xe máy, ô tô), đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ (gốm, mây tre, bàn ghế mây tre, sơn mài...), dụng cụ y tế, đồ da : ba lô, túi xách, cặp da, ví... máy kéo, máy cày và phụ tùng, đồ nhựa gia dụng, đồ chơi, dụng cụ giải trí, thể thao và phụ kiện... 

Ngoài ra ta còn có thể xuất khẩu hàng bán thành phẩm vào Argentina để họ tiếp tục gia công,  hoàn thành việc sản xuất ở Argentina và xuất khẩu sang nước thứ ba. Ví dụ : Xuất khẩu quần áo bán thành phẩm và phụ kiện hoặc linh kiện xe máy để lắp ráp và sản xuất tại Argentina. Hiện nay có đến 35% các công ty của Argentina có nhu cầu nhập khẩu phụ kiện để về gia công trong nước và tái xuất khẩu.

Chúng ta có khả năng hợp tác sản xuất kinh doanh trực tiếp với Bạn trong tất cả các lĩnh vực mà Việt nam có thế mạnh xuất khẩu trên, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ (bàn, ghế, giường, tủ, đồ trang trí nội, ngoại thất bằng gỗ) và sản xuất các sản phẩm đồ da (ba lô, túi xách, cặp da, ví, túi du lịch...). Argentina có thế mạnh về việc cung cấp gỗ và da nguyên liệu để sản xuất, Việt Nam có thế mạnh về mặt sản xuất, tay nghề và thị trường xuất khẩu, hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu, sản xuất và xuất khẩu sang các nước thứ 3 mà các bên có thị trường tiêu thụ.

Trong điều kiện hiện nay, Argentina đang gặp khó khăn vì thiếu năng lượng (điện), ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu máy phát điện vào Argentina.

Ta cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng như : máy ghi âm, tăng âm, loa, đầu digital, máy tính và phụ kiện để lắp ráp tại Argentina. Hiện Argentina đang nhập khẩu nhiều các mặt hàng này từ Trung quốc.



	Chuyên mục 4

(những thông tin hữu ích về các qui định pháp lý, yêu cầu phi luật định, qui trình hoặc thủ tục thành doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh...)
	Phần IV: Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường nghiên cứu

	
	1. Các quy định về xuất nhập khẩu

- Chứng từ nhập khẩu

- Giấy phép nhập khẩu

- Các mặt hàng cấm nhập khẩu

- Hạn chế nhập khẩu

- Tạm nhập

- Nhập khẩu hàng mẫu và tài liệu quảng cáo
Achentina hiện vẫn chư​a dì bỏ việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ các nư​íc chư​a phải là thành viên của tổ chức thư​¬ng mại thế giới như​  giám định hàng hoá tr​ước khi giao hàng và quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hoá phải do lãnh sự Achentina xác nhận mới hợp lệ cũng nh​ư việc thu lệ phí từ các xác nhận này gây cản trở cho hàng xuất khẩu của nước ngoài vào Argentina.

 Các hình thức nhập khẩu ở Argentina: gồm 5 hình thức:

1. Nhà nhập khẩu (Casa importadoras): là những hãng/CTy nhập khẩu lớn, có hệ thống các chi nhánh và các đại diện như là những người thúc đẩy và cung cấp hàng cho các nhà thương mại vừa và nhỏ và với người tiêu thụ cuối cùng. Đây là kênh xuất khẩu chắc chắn và có qui mô + tài chính vững chắc.

2. Đại lý hoặc Nhà phân phối: thay mặt người xuất khẩu, chấp nhận rủi ro để bán hàng cho người thứ 3 và ăn hoa hồng hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại trên thị trường

3. Các chi nhánh: là chi nhánh hoặc đại diện bán hàng của CTy nước ngoài tại thị trường (như một hình thức đầu tư trực tiếp).

4. Buôn bán trực tiếp: thông qua mạng.

5. Người nhập khẩu là người tiêu thụ cuối cùng: Đây cũng là 1 kênh nhập khẩu quan trọng của Argentina. Các nhà nhập khẩu trực tiếp thường là các Cty lớn và là các đơn vị nhà nước, thường mua thiết bị hoặc nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất hoặc tiêu thụ cuối cùng. Các nhà nhập khẩu và phân phối của Argentina có quan hệ buôn bán quốc tế, các hãng và các nhà phân phối lớn thường là các nhà nhập khẩu trực tiếp.

Một số thủ tục cần lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa:

1. Đối với các sản phẩm nông nghiệp và động vật: yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của các Viện Kiểm dịch vệ sinh và chất lượng thực phẩm, kiểm tra chất lượng rau quả và Viện Kiểm dịch động vật của Argentina.

2. Đối với hàng hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm… phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của Bộ Y tế Argentina và của các Viện trên.

3. Một số hàng thiết bị máy móc như viễn thông và điện tử phải thực hiện chế độ hải quan : “Trị giá tham khảo” như đã nói ở trên.

4. Ngoài ra cũng có 1 số qui định của hải quan Argentina đối với 1 số hàng hóa nhập khẩu vào Argentina như: sợi bông, hạt giống, phụ phẩm của bông, thuốc men, thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ hộp, động vật, phụ phẩm của động vật, da động vật sống, sản phẩm làm thức ăn cho súc vật, gỗ, khoai tây v.v…

Những sản phẩm bị cấm nhập khẩu:

Rau hoa quả, các loại củ chưa rửa sạch (còn rễ và đất); các loại động vật, cây cối tự nhiên và quí hiếm, cần phải bảo quản, giữ gìn của 1 nước xuất xứ; nguyên vật liệu và vật bức xạ; dụng cụ đo không phù hợp với hệ thống đo lường hợp pháp ở Argentina; các giống lợn (ngoại trừ có yêu cầu nhập khẩu); bông thô hoặc không pha tạp; nitrat nguyên tử; các sản phẩm nông nghiệp có chứa chất chì; các sản phẩm hóa học có tính chất độc hại; các sulphat, bromua etylen; quần áo đã sử dụng (trừ trường hợp là hàng viện trợ của Chính phủ); ô tô, máy móc, dụng cụ, phương tiện giao thông, săm lốp và các đồ vật đã sử dụng v.v…



	
	2. Chính sách thuế và thuế suất 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế nhập khẩu

- Thuế thu nhập
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Từ ngày 01/1/1995, Argentina áp dụng chính sách khu vực thuế quan chung theo biểu thuế hải quan của khối Mercosur, quyết định số 690/2002, ngoài ra hải quan Argentina yêu cầu phải thực hiện thêm các biểu thuế khi nhập khẩu vào Argentina:

1. Biểu thuế thống kê: đánh vào hàng nhập khẩu khi hải quan tính vào một dịch vụ thống kê. Là một loại thuế đánh vào hàng hóa: bằng 0,5%/ trị giá hàng hóa (tối đa là 500 USD), đánh vào phần lớn các hàng hóa, trừ xăng, dầu, sách vở, báo chí và tiền tệ. Nhưng biểu thuế này không áp dụng với những nước là thành viên của khối Mercosur.

2. Biểu thuế xác minh: là một loại thuế phải trả khi hải quan yêu cầu một dịch vụ kiểm tra việc thực hiện những nghĩa vụ xác định, yêu cầu đối với người nhập khẩu để tiêu dùng, thường không vượt quá 2% / trị giá hàng hóa.

3. Biểu thuế dịch vụ đặc biệt bất thường: đánh vào những dịch vụ và các hành động mà hải quan phải làm nhiều giờ.

4. Thuế so sánh giá cả: đánh vào nhập khẩu đường từ mía hoặc củ cải đường, đường hóa học dạng tinh thể.

5. Ngoài ra hải quan còn đánh thuế:

· Thuế thu nhập: 3% / trị giá hàng hóa

· Thuế giá trị gia tăng: 21%/ trị giá hàng hóa. Trong trường hợp tái xuất khẩu, hải quan sẽ đánh thêm 9% nữa trên thuế giá trị gia tăng.

· Thuế đưa hàng vào nội địa.

· Thuế “trị giá tham khảo”: đối với hàng tiêu dùng, từ tháng 5/2001, hải quan Argentina đã thiết lập một chế độ kiểm tra dựa vào giá tính toán của hải quan Argentina gọi là giá tham khảo (giá tối thiểu để đi vào thị trường). Trong trường hợp giá trên hóa đơn thấp hơn giá tham khảo, người nhập khẩu phải đặt một khoản tiền đảm bảo bằng chênh lệch giữa 2 trị giá và chỉ được hoàn lại sau khi hải quan Argentina điều tra giá trị thực của hàng hóa. Trong trường hợp không được hoàn lại, số tiền đảm bảo trên được coi như là tiền đóng thuế hải quan.



	
	5. Quy định về bao gói, nhãn mác 
Yêu cầu về Etiquet đối với hàng hóa:

Các loại hàng thực phẩm, hoa quả đóng hộp, quần áo, mũ, găng tay, giày dép, đồ gỗ, đồ chơi, giấy, phân bón và các đồ làm vệ sinh… khi xuất khẩu vào Argentina đều phải có nhãn, mác ghi rõ tên, thành phần, chất lượng và nước sản xuất bằng tiếng nước mình và bằng tiếng Tây Ban Nha.



	
	4. Quy định về kiểm dịch động thực vật 
Đối với các sản phẩm nông nghiệp và động vật: yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của các Viện Kiểm dịch vệ sinh và chất lượng thực phẩm, kiểm tra chất lượng rau quả và Viện Kiểm dịch động vật của Argentina.



	
	5. Quyền sở hữu trí tuệ 

Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, thiết kế đã đăng ký, thiết kế chưa đăng ký, bản quyền

	
	6. Khu vực tự do thương mại 
Trên lãnh thổ của Argentina có 9 khu thương mại tự do (khu phi thuế quan) hiện đang hoạt động, tại các tỉnh của đất nước, có mô hình hoạt động, cơ chế hoạt động, luật hoạt động, có tác động và hiệu quả đến nền kinh tế của Argentina nói chung và đối với buôn bán quốc tế nói riêng. 

9 khu thương mại tự do đó là : Khu thương mại tự do La Plata thuộc tỉnh Buenos Aires; Khu thương mại tự do Cordoba thuộc tỉnh Cordoba; Khu thương mại tự do Lujan de Cuvo thuộc tỉnh Mendoza; Khu thương mại tự do Puerto Iguazu thuộc tỉnh Misiones; Khu thương mại tự do Justo Daract thuộc tỉnh San Luis; Khu thương mại tự do Cruz Alta thuộc tỉnh Tucuman; Khu thương mại tự do General Pico thuộc tỉnh La Pampa; Khu thương mại tự do Comodoro Rivadavia thuộc tỉnh Chubut; Khu thương mại tự do General Quemes thuộc tỉnh Salta.



	
	7. Qui định về tiêu chuẩn đối với hàng hóa, dịch vụ



	
	9. Thành lập doanh nghiệp



	
	10. Văn hóa kinh doanh

-  Tập quán kinh doanh
-  Một số phong tục tập quán, văn hóa cần lưu ý
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